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 Sè 22/NQ-CP 

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2010  

nghị quyết 

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP 
nguy 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ  

về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vu vừa 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế và xã hội, chiếm 
khoảng 97% tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập, là khu vực doanh nghiệp có vai trò rất 
quan trọng trong tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, huy động các nguồn lực xã 
hội cho đầu tư phát triển và đóng góp vào ngân sách nhà nước. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
có vốn đầu tư ban đầu tuy không lớn nhưng được hình thành và phát triển rộng khắp ở cả 
thành thị và nông thôn, ở hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực; là khu vực khai thác và huy động 
các nguồn lực, tiềm năng, tạo cơ hội cho đông đảo dân cư có thể tham gia đầu tư và tạo ra một 
thị trường cạnh tranh lành mạnh hơn.  

Từ cuối năm 2007 cho đến nay, nền kinh tế nước ta chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của 
khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng số lượng doanh nghiệp đăng ký 
thành lập mới vẫn tăng: tính hết năm 2009, gần 85.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, 
tăng gần 30% so với năm 2008. Sự phát triển tích cực của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa 
trong những năm qua đã góp phần cơ bản tạo việc làm mới, giảm tỷ lệ thất nghiệp, góp phần 
ổn định tình hình kinh tế, chính trị, an sinh xã hội. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
vẫn còn có những khó khăn, hạn chế mang tính đặc trưng và lâu dài ảnh hưởng đến khả năng 
cạnh tranh và phát triển như: quy mô doanh nghiệp nhỏ trình độ công nghệ lạc hậu, khả năng 
quản trị doanh nghiệp yếu, việc tiếp cận nguồn tín dụng và mặt bằng sản xuất khó, mối liên 
kết với các doanh nghiệp lớn còn thấp... 

Nhằm tiếp tục khuyến khích, trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng các 
yêu cầu mới về hội nhập và phát triển, ngày 30 tháng 6 năm 2009, Chính phủ ban hành Nghị 
định số 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Nghị định số 
90/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh 
nghiệp nhỏ và vừa.  

Để triển khai thực hiện tích cực, đồng bộ các chính sách trợ giúp phát triển doanh 
nghiệp nhỏ và vừa được quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP, nhằm hỗ trợ cho các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa phát huy mọi khả năng và nguồn lực đẩy mạnh hoạt động sản xuất 
kinh doanh, Chính phủ quyết nghị:  

I. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH TRỢ  
GIÚP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ Vu VỪA 

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các hiệp 
hội doanh nghiệp:  

a) Tổ chức phổ biến, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 
6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng dẫn áp 
dụng các tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy mô và khu vực ngành nghề hoạt 
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động chính, hướng dẫn xây dựng chương trình trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa của Nhà 
nước ở cấp Trung ương và địa phương.  

b) Trên cơ sở Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015 và báo 
cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 5 năm (2006 - 
2010), nghiên cứu đề xuất xây dựng Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 5 
năm tiếp theo (2011 - 2015) trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2011.  

2. Các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ 
và vừa chú trọng các giải pháp và kinh phí thực hiện, đưa vào kế hoạch và dự toán ngân sách 
hàng năm và 5 năm của các Bộ, ngành, địa phương và gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư để tổng hợp, cân đối nguồn lực.  

II. TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN NGUỒN VỐN TÍN DụnG  
Vu HUY ĐỘNG CÁC NGUồn LỰC Hỗ TRỢ Tui CHÍNH Cho  

DOANH nghiệp nhỏ vu vừa  

1. Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:  

a) Tiếp tục thực hiện các biện pháp điều chỉnh chính sách tiền tệ để kiểm soát hoạt động 
tín dụng của các tổ chức tín dụng theo hướng tập trung phục vụ các nhu cầu vốn đối với các 
lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa.   

b) Chủ động, đề xuất, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đàm phán, tiếp nhận, hoặc 
bố trí nguồn vốn ODA để thực hiện hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực cho các tổ chức tín 
dụng mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ về tư 
vấn tài chính, quản lý đầu tư và các dịch vụ hỗ trợ khác cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

c) Trong quý III năm 2010, trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo đánh giá tình hình thực 
hiện các cơ chế, chính sách, loại hình tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và đề xuất các 
giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và 
vừa như bao thanh toán, cho thuê tài chính...  

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong quý IV năm 2010, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, 
Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan trên cơ sở đánh giá tình hình trợ giúp tài chính 
cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoạt động của một số quỹ hỗ trợ doanh nghiệp, xây dựng 
đề án thành lập Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, trình Thủ tướng Chính phủ. 

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:  

a) Trong quý III năm 2010, tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thành lập, 
hoạt động các quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các địa phương, kết quả 
thực hiện nhiệm vụ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng Phát triển 
Việt Nam và trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung cơ chế thành lập và quản lý hoạt 
động của quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với điều kiện ở địa phương. 

b) Trong năm 2010, nghiên cứu trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 
số 151/2006/NĐ-CP và Nghị định số 106/2008/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất 
khẩu của nhà nước, trong đó ưu tiên đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa đặc biệt là doanh 
nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lĩnh vực gắn với phát triển nông 
nghiệp, nông thôn. 

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan ban hành quy 
chế quản lý tài chính và quy chế kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính của Quỹ phát triển 
doanh nghiệp nhỏ và vừa sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định thành lập Quỹ này. 
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III. THÁO GỠ KHÓ KHĂN VỀ MẶT BẰNG SẢN XUẤT 

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

a) Tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, tổ chức thu hồi, bồi thường giải 
phóng mặt bằng tạo quỹ đất mới cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê hoặc dành quỹ đất để 
xây dựng các khu, cụm công nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa và vườn ươm doanh 
nghiệp. 

b) Hàng năm, thông báo công khai diện tích đất dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và 
các khu, cụm công nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vườn ươm doanh nghiệp; tổ chức 
tư vấn, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tìm kiếm mặt bằng sản xuất 
kinh doanh. 

2. Trong năm 2010, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh xây dựng cơ chế ưu đãi nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây 
dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, vườn ươm doanh 
nghiệp, trong đó nghiên cứu áp dụng các quy định ưu đãi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và hỗ 
trợ tín dụng đầu tư.  

3. Trong năm 2010, Bộ Công Thương chủ trì xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ quy 
hoạch tổng thể phát triển cụm công nghiệp theo vùng lãnh thổ đến 2015, tầm nhìn 2020.  

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:  

a) Trong quý II năm 2010, ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 
04/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ về ưu đãi hỗ trợ hoạt động bảo vệ 
môi trường, cụ thể hóa những ưu đãi tài chính về đất đai nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa có cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm di dời ra khỏi đô thị, khu dân cư, cho phép 
chuyển quyền sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh sang đất ở và đất thương mại nhằm mục 
đích bán và trang trải chi phí di chuyển.  

b) Xây dựng bản tin quy hoạch sử dụng đất nhằm cung cấp thông tin, công khai quy 
hoạch sử dụng đất đến các địa phương và hỗ trợ doanh nghiệp.  

IV. HỖ TRỢ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÁC  
DOANH NGHIỆP NHỎ Vu VỪA 

1. Đẩy mạnh trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới, nâng cao năng lực công nghệ, 
trình độ kỹ thuật.  

a) Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan: 

- Trong quý II năm 2010, rà soát các quy định pháp lý về các chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa trong nghiên cứu ứng dụng khoa học, đổi mới công nghệ; trình Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Chỉ thị đẩy mạnh thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, đầu tư đổi mới trang thiết bị, nâng cao năng lực 
công nghệ và chuyển giao công nghệ.  

- Khẩn trương hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình đổi mới công 
nghệ quốc gia đến năm 2020, chú trọng các giải pháp nhằm hỗ trợ đoành nghiệp nhỏ và vừa 
đặc biệt trong khu vực nông nghiệp, nông thôn, các làng nghề truyền thống thay thế công 
nghệ lạc hậu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, làm chủ được công nghệ chuyển giao từ nước 
ngoài vào Việt Nam.  

- Trong quý III năm 2010, trình Thủ tướng Chính phủ chương trình hỗ trợ thí điểm các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và các 
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tiêu chuẩn quốc tế khác theo nguyên tắc hỗ trợ một phần kinh phí tư vấn xây dựng hệ thống 
cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất hàng xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa nông 
nghiệp, nông thôn và doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.  

- Trong quý IV năm 2010, trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hỗ trợ 
phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp giai đoạn 2005 - 2010, trình Thủ tướng Chính phủ 
Chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp trong giai đoạn 2011 - 2015, có các nội dung phù hợp 
với đặc điểm và nhu cầu của đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

- Trong năm 2010, nghiên cứu trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 
119/1999/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế 
tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ, xem 
xét nâng mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước tối đa không quá 50% tổng kinh phí thực hiện đề 
tài nghiên cứu đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, sửa đổi các quy định liên 
quan đến việc cấp phát, thủ tục thanh quyết toán kinh phí được hỗ trợ. 

b) Bộ Tài chính, trong năm 2010, chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và 
các cơ quan liên quan ban hành văn bản thay thế Quyết định số 36/2007/QĐ-BTC ngày 16 
tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính về Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa 
học và công nghệ của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp theo hướng khuyến khích các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, các tổ chức, cá nhân thành lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ nhằm 
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới công nghệ.  

2. Trợ giúp phát triển nguồn nhân lực, chú trọng nâng cao năng lực quản trị doanh 
nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.   

a) Trong quý II năm 2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính 
ban hành Thông tư liên bộ hướng dẫn về xây dựng kế hoạch đào tạo quản lý và sử dụng kinh 
phí hỗ trợ từ ngán sách nhà nước để thực hiện kế hoạch trợ giúp đào tạo về quản trị doanh 
nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

b) Các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh:  

- Xây dựng kế hoạch trợ giúp đào tạo nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cho các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa và đưa nguồn kinh phí thực hiện vào dự toán ngân sách hàng năm 
của Bộ, ngành, địa phương mình gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  

- Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam, các hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức cung cấp dịch vụ phát triển kinh doanh tham 
gia đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

c) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: 

- Rà soát và lồng ghép các giải pháp tăng cường đầu tư phát triển dạy nghề nâng cao 
chất lượng nguồn lao động, đặc biệt là lao động kỹ thuật trong các đề án: phát triển thị trường 
lao động ở Việt Nam đến năm 2020, đổi mới và phát triển dạy nghề giai đoạn 2008 - 2020, 
đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và Chiến lược phát triển dạy nghề giai 
đoạn 2011 - 2020 nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường, yêu cầu mở rộng và phát triển của 
các doanh nghiệp.  

- Nghiên cứu mở rộng đối tượng cho vay vốn, tăng mức vốn vay đối với mỗi dự án đem 
lại hiệu quả cao về tạo việc làm của doanh nghiệp, chú trọng đối tượng doanh nghiệp nhỏ và 
vừa theo chương trình quốc gia về giải quyết việc làm; nghiên cứu mở rộng đối tượng được 
hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2009 
của Thủ tướng Chính phủ.  

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động đặc biệt là nhu cầu lao 
động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đưa vào vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về 
thị trường lao động vào năm 2010; thu thập, xử lý phân tích dự báo, quản lý và cung cấp 
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thông tin thị trường lao động theo các cấp trình độ, các ngành nghề, lĩnh vực; kết nối cung cầu 
lao động thông qua các hệ thống giao dịch việc làm để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong 
tuyển dụng lao động phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh.  

3. Xúc tiến mở rộng thị trường, khuyến khích tham gia cung ứng sản phẩm, dịch vụ 
công.   

a) Bộ Công Thương quy định tỷ lệ tối thiểu số lượng các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham 
gia vào các chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước, xúc tiến thương mại quốc 
gia và xây dựng các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất 
khẩu phù hợp với đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

b) Trong quý IV năm 2010, Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu 
trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cung 
ứng các sản phẩm, dịch vụ công và việc thực hiện khoản 1 Điều 11 Nghị định số 56/2009/NĐ-
CP.  

c) Trong quý I, II năm 2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các mẫu tài liệu đấu 
thầu, trong đó khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ 
tư vấn, hàng hóa.  

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: 

a) Trong năm 2010, nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ chương trình hỗ trợ phát 
triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011 - 2015, 
tập trung vào các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nông nghiệp, 
nông thôn và làng nghề truyền thống, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn hoặc giảm tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực nông 
nghiệp gắn liền với địa bàn nông thôn, miền núi, miền biển, vùng sâu, vùng xa.  

b) Rà soát, lồng ghép các giải pháp trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 
chiến lược phát triển ngành, chương trình khuyến nông, khuyến lâm và khuyến ngư quốc gia 
và các chương trình trọng điểm khác của ngành.  

5. Trong quý III năm 2010, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
trình Thủ tướng Chính phủ Đề án trợ giúp phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh 
vực công nghiệp hỗ trợ gắn với Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ đã được Chính phủ 
phê duyệt.  

V. ĐẩY MẠNH THỰC hiệN MỘT Số GIẢI PHÁP CẢI CÁCH Thủ tục  
HuNH CHÍNH TẠO THUẬN LỢI CHO DOANH NGhiệp nhỏ vu VỪA 

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Uỷ ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc kết nối thông tin giữa hệ thống đăng ký 
doanh nghiệp quốc gia và hệ thống thông tin thuế nhằm cải cách thủ tục đăng ký kinh doanh 
và đăng ký thuế đối với doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp theo hướng "một cửa 
liên thông", đảm bảo đồng bộ về kỹ thuật, nghiệp vụ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ 
quan.  

2. Bộ Tài chính chỉ đạo nghiên cứu xây dựng quy trình, thủ tục, nội dung, biểu mẫu và 
yêu cầu quản lý thuế phù hợp với đối tượng doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.  

VI. XÂY DỰNG Vu CỦNG Cố Hệ THỐNG TRỢ GIÚP PHÁT TRiểN  
DOANH NGHIỆP NHỎ Vu VỪA 
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1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:  

a) Trong quý II năm 2010, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ của Hội đồng Khuyến khích phát 
triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Hội đồng.  

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên 
quan, trong năm 2011, nghiên cứu, xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ Đề án tăng cường 
năng lực cho cơ quan đầu mối triển khai thực hiện các chính sách trợ giúp phát triển doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có các giải pháp cải thiện cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội 
ngũ cán bộ và đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện một số hoạt động chính như: đào tạo 
quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đào tạo chuyên gia tư vấn quản trị 
kinh doanh, đào tạo cán bộ làm công tác trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thực 
hiện thí điểm mô hình trợ giúp kỹ thuật cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong một số lĩnh 
vực ưu tiên, kết nối doanh nghiệp, mở rộng cơ hội đầu tư, kinh doanh cho các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa.  

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định một đơn vị làm 
đầu mối thực hiện chức năng về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương 
trên cơ sở Thông tư liên bộ số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 05 tháng 8 năm 2009 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, 
cấp huyện. Đối với địa phương có tổng số doanh nghiệp trên 3000 có thể thành lập mới một 
đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc giao thêm chức năng, nhiệm vụ và bổ sung biên 
chế cho một đơn vị của Sở.  

VII. tổ chức thực hiện  

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi 
hành các giải pháp quy định trong Nghị quyết này và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết và 
định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.  

 tm. Chính phủ 
 thủ tướng 

 Nguyễn Tấn Dũng   

 


